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HIỆU QUẢ CỦA TRÂM XOAY MÁY PROTAPER TRONG SỬA SOẠN ỐNG TỦY RĂNG  
TRÊN CƠ SỞ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

 
Nguyễn Quốc Trung 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Điều trị nội nha vẫn là công việc chiếm thời lượng 

thời gian lớn đối với các nha sĩ, đặc biệt là giai đoạn 
sửa soạn ống tủy và đây cũng là công đoạn dùng 
dụng cụ nhiều nhất. Các nha sĩ hiện nay chủ yếu sử 
dụng dụng cụ nội nha được chế tạo từ thép không rỉ 
để làm sạch và tạo dạng ống tủy. Do đặc tính vật lý 
của dụng cụ là độ cứng tăng dần theo kích thước nên 
đưa những kết quả không mong muốn trong điều trị 
như khuynh hướng làm thủng ống tủy, làm rộng phần 
chóp quá mức. Hậu quả là tạo khấc, làm lệch lỗ chóp, 
thay đổi chiều dài làm việc. 

Gần đây sự xuất hiện của các loại trâm nội nha 
mới được làm bằng hợp kim Nickel - Titanium (Ni-Ti), 
mà theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì chúng giúp 
cho việc sửa soạn ống tủy nhanh và hiệu quả. Hơn 
chục năm qua trên thế giới đã có rất nhiều đề tài 
nghiên cứu về hệ thống trâm Ni-Ti chủ yếu tập chung 
vào loại trâm xoay máy, vì vậy chúng tôi tiến hành đề 
tài này nhằm Mục Tiêu: Tổng hợp, phân tích các kết 
quả của các nghiên cứu về hệ thống trâm xoay 
protaper máy ,từ đó đưa ra các kết luận tổng quan 
cũng như những kiến nghị cần thiết đối với hệ thống 
protaper xoay máy. 

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
- Các nghiên cứu thực nghiệm có sử dụng trâm 

Xoay máy protaper trong sửa soạn ống tủy răng 
+ Tiêu chuẩn lựa chọn: là các công trình nghiên 

cứu có đánh giá về hiệu quả của trâm xoay máy 
Protaper trong việc sửa soạn ống tủy, được đăng trên 
các tạp chí nghiên cứu khoa học có uy tín. 

+ Tiêu chuẩn loại trừ: các bài báo tổng quan mô tả 
2. Phương tiện nghiên cứu 
- Các tạp chí về nha khoa trong và ngoài nước, 

máy tính. 
- Công cụ tìm kiếm Google, pubmed, scopus. 
- Các từ khóa tìm kiếm như rotary protaper 

instrucments, root canal preparation, working length, 
cleaning and shaping root canals, endodontic therapy. 

3. Các bước tiến hành nghiên cứu 
- Sử dụng máy tính có trình duyệt web IE6.0 hoặc 

firefox 3.6. 
- Dùng công cụ tìm kiếm Google, pubmed, scopus. 
- Đánh các từ khóa vào trang cần tìm kiếm, tìm 

các nghiên cứu từ năm 2000 đến 2010 có đánh gi  ̧
hiệu quả của protaper quay máy trong việc sửa soạn 
ống tủy. 

- Sao lưu nghiên cứu được lựa chọn (n).  
- Các biến nghiên cứu được lựa chọn từ các đề tài 

đánh giá hiệu quả của trâm protaper quay máy trong 
sửa soạn ống tủy với các loại trâm khác  

+ Thời gian chuẩn bị và sửa soạn ống tủy 
+ Các tai biến trong sửa soạn ống tủy 
+ Sự dịch chuyển lỗ cuống  
- Thống kê số nghiên cứu: về thời gian sửa soạn 

ống tủy của protaper xoay máy với các loại trâm khác 
theo các tiêu chí của từng đề tài với hai mức độ. 

+ Thời gian sửa soạn có sự khác biệt (p<0,05) 
+ Thời gian sửa soạn không có sự khác biệt (p>0,05) 
Kết quả nghiên cứu và Bàn luận 
Bảng 1: Thời gian sửa soạn ống tủy của trâm 

protaper quay máy với các loại trâm khác (n=15) 
Nhanh hơn Chậm hơn So sánh thời gian sửa 

soạn ống tuỷ giữa trâm 
xoay máy Protaper với 

các loại trâm khác 

Có ý 
nghĩa 

thống kê 

Không 
có ý 

nghĩa 
thống kê 

Có ý 
nghĩa 

thống kê 

Không có 
ý nghĩa 

thống kê 

Protaper xoay máy - 
xoay tay.(n1=9) 

9(100%) 0 0 0 

Protaper xoay máy - 
máy K3(n2=1) 

1(100%) 0 0 0 

Protaper xoay máy - 
trâm thường(n3=15) 15(100%) 0 0 0 

Nhận xét: 15 nghiên cứu so sánh thời gian sửa 
soạn ống tủy của protaper xoay máy nhanh hơn các 
loại trâm khác (15 nghiên cứu đều so sánh với trâm 
thông thường và có 9 nghiên cứu cùng so sánh với 
trâm xoay tay Protaper, 1 nghiên cứu so sánh với 
trâm xoay máy K3) và đều có sự khác biệt (100%) . 
Trâm Protaper xoay máy có thời gian l sửa soạn ống 
tủy răng nhanh hơn các loại trâm khác và tất cả đều 
có ý nghĩa thống kê. Điều đó đã cho thấy khả năng 
cắt vượt trội của loại vật liệu Nickel - Titanium(Ni-Ti) 
đặt biệt khi có sự hỗ trợ của tay khoan tốc độ chậm 
chuyên biệt. Chính điều này đã đem lại một sự hứa 
hẹn lớn cho các nha sĩ về thời gian làm việc được rút 
ngắn của một ca điều trị nội nha. 

Bảng 2: Tỷ lệ số đề tài nghiên cứu về 3 tiêu chí đánh 
gi̧  của Protaper xoay máy trong sửa soạn ống tủy. 

Tiêu chí 
đánh giá 

Tai biến trong 
sửa soạn OT 

Sự dịch chuyển lỗ 
cuống 

Thời gian 
sửa soạn 

Số lượng 6 13 15 
Tỷ lệ 40% 86.7% 100% 
Nhận xét: 15 đề tài nghiên cứu đều chú ý về thời 

gian sửa soạn(100%) và trong số 15 đề tài có 13 đề 
tài đã nghiên cứu về sự dịch chuyển lỗ cuống(86,7%) 
của protaper xoay máy chiếm tỷ lệ rất cao; trong khi 
đó có 6 đề tài nghiên cứu về tai biến trong sửa soạn 
được đề cập nghiên cứu với số lượng thấp(40%). 

- Nhìn vào bảng 2 chúng tôi thấy cả 15 nghiên cứu 
đều nhận xét mối tương quan về thời gian làm việc 
của protaper xoay máy với các nhóm trâm khác. Điều 
này càng khẳng định một lần nữa sự quan tâm của 



 Y học thực hành (756) - số 3/2011 
  
  
 

84

các nha sĩ đối với khả năng cắt và làm việc của 
protaper xoay máy. Trong các nghiên cứu chúng tôi 
thống kê có tới 13 nghiên cứu đề cập đến sự dịch của 
lỗ cuống so với các loại trâm khác, và trâm protaper 
xoay máy tỏ ra vượt trội về khả ít làm dịch chuyển lỗ 
cuống hơn trâm xoay tay thông thường. 

- Cũng nhìn vào bảng 2 chúng tôi thấy trong 15 
nghiên cứu chỉ có 6 nghiên cứu (40%) quan tâm đến 
các tai biến trong sửa soạn ống tủy như gẫy trâm, làm 
thủng ống tủy, các nghiên cứu đó đều chỉ ra các tai 
biến trong sửa soạn đều có thể xảy ra ở tất cả các 
loại trâm. Điều này đã nói lên rằng sự an toàn của 
dụng cụ phụ thuộc vào chính kỹ năng thực hành của 
nha sĩ, vấn đề dụng cụ chỉ là thứ yếu. Kết quả nghiên 
cứu này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của các 
tác giả Schafer ,Nguyễn Quốc Trung. 

Như vậy sự ra đời của protaper xoay máy đã giúp 
cho thời gian làm việc, sự an toàn cũng như kết quả 
điều trị nội nha của nha sĩ được cải thiện đáng kể. 

KẾT LUẬN  
Thời gian làm việc của protaper xoay máy nhanh 

hơn tất cả các loại trâm khác và đều có ý nghĩa 
thống kê. 

Trâm xoay máy có hiệu quả trong việc giữ nguyên 
hình dạng ống tuỷ. Tuy nhiên tai biến đều có thể xảy ra 
ở tất cả các loại trâm trong quá trình sửa soạn ống tủy. 

KIẾN NGHỊ 
Việc sử dụng protaper xoay máy ở Việt Nam còn 

rất hạn chế do giá thành quá cao, tuy nhiên chúng ta 
cần khuyến khích các nha sĩ sử dụng nhiều hơn và 
cũng cần có những cuốn sách chuyên khảo sâu hơn 
về nội nha hướng dẫn cách sử dụng cũng như những 
chú ý trong thực hành lâm sàng đối với hệ thống trâm 
sửa soạn ống tuỷ răng. 

SUMMARY 
The principles of root canal therapy have been 

sunmarized as (clean, shape and fill). The world has 
a lot of research on Ni-Ti system Protaper intrument  

Aim: The aim of this study to Analysis results of 
invitro studies for systems protaper rotate and 
recommendations needed to efficacy of root canal 
preparation using Protaper Ni-Ti 

Methodology; Meta- analysis of 15 invitro studies 
on the effects of Ni-Ti system Protaper intrument in 
root canal preparation. Assessment of canal 
preparation (Canal preparation time, Apical 
transportation, Deformation or fracture of instruments) 

Result: The fastest preparation time for canals 
prepared using Protaper files. Degree at least of 
apical transportation Protaper  
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SIMVASTATIN  

Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP2 CÓ KHÁNG INSULIN 
 

Nguyễn Kim Lương - Bệnh viện ĐKTƯ Thái Nguyên 
TÓM TẮT 
Mục đích nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả điều trị 

của simvastatin ở bệnh nhân đái tháo đường typ2 có 
kháng insulin. 

Đối tượng và phương pháp: 185 đối tượng nghiên 
cứu gồm: Nhóm đái tháo đường gồm 145 bệnh nhân, 
nhóm chứng gồm 40 người không đái tháo đường. 
Đánh giá tình trạng kháng insulin bằng chỉ số HOMA-
IR (HOMA-IR=I0(u/ml)x G0(mmol/l)/22,5) Sau khi xác 
định được 107 người đái tháo đường có kháng insulin, 
đưa ngẫu nhiên vào 2 nhóm: nhóm được dùng 
Sulfonylurea đơn thuần và nhóm dùng sulfonylurea 
kết hợp với simvastatin. Đánh gi  ̧ hiệu quả của 
simvastatin thông qua các chỉ số gluccose, HbA1c, 
lipid trước và sau 2 tháng điều trị. 

Kết quả: Nhóm dùng simvastatin có các thành 
phần lipid máu trung bình và tỷ lệ trong giới hạn bệnh 

lý của các chỉ số: cholesterol, triglyceride, LDL-C thấp 
hơn, HDL-C cao hơn, hiệu quả của kiểm soát glucose 
máu mức độ tốt hơn nhóm không dùng simvastatin: 
glucose, HbA1c, insulin, chỉ số kháng insulin giảm, 
tăng tỷ lệ kiểm soát glucose máu tốt và giảm tỷ lệ 
kiểm soát glucose máu kém, với p < 0,05. 

Kết luận: điều trị kết hợp simvastatin cho bệnh nhân 
® i̧ tháo đường typ2 có kháng insulin sẽ làm tăng hiệu 
quả kiểm soát lipid và glucose máu. 

Từ kho :̧ § i̧ tháo đường typ2, kháng insulin, chỉ số 
HOMA – IR, simvastatin.  

summary 
Objective: To evaluate the efficacy of the complex 

therapy by sulfonylurea and simvastatin in typ2 
diabetic patients with insulin resistance (IR). 

Patients and methods: 185 subjects, including: 
145 typ2 diabetic patients in disease group and 40 


